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Chương 1: Phát hình qua vệ tinh

Bài 1: khái quát hệ thống thu phát hình qua vệ tinh 

I - hệ thống thu phát hình qua vệ tinh

1- Lịch sử thông tin vệ tinh:

 Kỷ nguyên về thông tin vệ tinh bắt đầu từ 10-1957 khi Liên Xô cũ phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik-1 đầu tiên trên thế giới. Những năm sau đó được đánh dấu bằng nhiều sự kiện như:

 Lần đầu tiên, năm 1958, một bức điện được phát qua vệ tinh SCORE, năm 1960 vệ tinh thông tin ECHO với việc chuyển tiếp tín hiệu thụ động, năm 1962 có TELSTAR và RELEY, năm 1963 có vệ tinh địa tĩnh đầu tiên.

Năm 1964 thành lập tổ chức thông tin vệ tinh quốc tế INTELSAT.

Năm 1965, hệ thống thông tin vệ tinh thương mại đầu tiên trên thế giới là INTELSAT- 1 với tên gọi EARLY BIRD ra đời. Cũng năm đó, vệ tinh thông tin liên lạc đầu tiên của Liên Xô có tên gọi là MOLNYA được phóng lên quỹ đạo Ellip. Từ đó đến nay đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ chế tạo vệ tinh, tên lửa đẩy và công nghệ các trạm mặt đất, thông tin vệ tinh không những chỉ dùng cho các dịch vụ thông tin quốc tế, truyền hình mà còn được dùng cho thông tin khí tượng, nghiên cứu vũ trụ, thăm dò trái đất, thông tin an toàn cứu nạn...

Năm 1971 thành lập tổ chức INTERSPUTNIK gồm Liên Xô và 9 nước xã hội chủ nghĩa.

Năm 1972-1976 Canada, Mỹ, Liên Xô và Indonesia sử dụng vệ tinh cho thông tin nội địa.

Năm 1979 thành lập tổ chức thông tin hàng hải quốc tế qua vệ tinh INMARSAT.

Năm 1984 Nhật Bản đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình trực tiếp qua vệ tinh.

Năm 1987 thử nghiệm thành công vệ tinh phục vụ cho thông tin di động qua vệ tinh.

Thời kỳ những năm 1999 đến nay, ra đời ý tưởng và hình thành những hệ thống thông tin di động và thông tin băng rộng toàn cầu sử dụng vệ tinh. Các hệ thống điển hình như GLOBAL STAR, IRIDIUM, ICO, SKYBRIGDE, TELEDESIC...

Cùng với sự phát triển của khoa học, ngày nay thông tin vệ tinh đã trở thành phổ biến trên toàn thế giới. Thông tin vệ tinh có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau như dịch vụ thoại, phát thanh truyền hình, truyền số liệu, vô tuyến dẫn đường, thông tin an toàn cứu nạn,...

Một vệ tinh có khả năng thu phát sóng vô tuyến sau khi được phóng vào vũ trụ, vệ tinh có nhiệm vụ thu sóng vô tuyến nhận được từ các trạm mặt đất sau đó khuyếch đại, đổi tần và phát xuống các trạm mặt đất khác.

2 - Cấu trúc hệ thống thông tin vệ tinh

Cấu trúc cơ bản của một hệ thống thông tin vệ tinh bao gồm phần không gian (Space Segment) và phần mặt đất (Ground Segment).
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A - Phần không gian (Space Segment).

Phần không gian bao gồm vệ tinh và tất cả các trung tâm đặt ở mặt đất để điều khiển và giám sát vệ tinh. Trung tâm điều khiển và giám sát vệ tinh bao gồm các trạm bám (tracking station), trạm đo xa (Telemetry Station), trạm điều khiển (Control Station) cùng với trung tâm điều khiển vệ tinh mà tại đó đảm nhiệm tất cả các thao tác liên quan đến công việc duy trì vị trí của vệ tinh (Station Keeping) và kiểm tra các chức năng quan trọng của vệ tinh.


Tuyến thông tin thiết lập giữa trạm mặt đất phát và máy thu của vệ tinh được gọi là đường lên (uplink). Vệ tinh sẽ phát các tín hiệu thu được từ các trạm mặt đất phát xuống các trạm mặt đất thu, tuyến thông tin này được gọi là đường xuống (downlink). Đối với tuyến thông tin vệ tinh từ trạm mặt đất phát tới trạm mặt đất thu thì chất lượng của toàn tuyến được xác định bởi tỷ số sóng mang trên tạp âm của đường lên và đường xuống.

B - Phần mặt đất:

Trong hệ thống thông tin vệ tinh, phần mặt đất bao gồm tất cả các trạm mặt đất. Những trạm mặt đất này thường được nối với các thiết bị của người sử dụng thông qua các mạng ở mặt đất hoặc cũng có thể nối trực tiếp tới thiết bị đầu cuối của người sử dụng. Các trạm mặt đất được phân loại bởi kích thước trạm và loại tín hiệu được xử lý (thoại, dữ liệu...). Các trạm mặt đất lớn được trang bị những anten đường kính lên đến 30m trong khi các trạm mặt đất nhỏ có anten đường kính có thể nhỏ đến 60 cm, bởi vì các trạm này chỉ thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh. Các trạm mặt đất có thể là trạm thu/phát hoặc các trạm chỉ thu. Các trạm mặt đất chỉ thu được sử dụng trong các hệ thống truyền hình trực tiếp hoặc hệ thống chuyển tiếp các tín hiệu truyền hình, dữ liệu.

3 - Sơ đồ khối hệ thống thu phát hình qua vệ tinh.

A-Khèi mã ho¸-gi¶i mã MPEG-2:

* Giới thiệu chung:

Ta biết rằng tổ chức EBU (European Broadcast Union), OIRT nghiên cứu trao đổi và đi đến thống nhất đưa ra tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản  với tên gọi CCIR-601 (Comite Consultatif International des Radio Communication) còn được gọi là tiêu chuẩn 4:2:2. 
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Tiêu chuẩn này quy định tần số lấy mẫu tín hiệu chói là 13,5 MHz, hai tín hiệu hiệu màu là 6,75 MHz và lượng tử hoá đồng đều với tất cả các mức, dùng 8bít/1mẫu, số mẫu trên một dòng tích cực là 720 mẫu (tín hiệu chói) 360 mẫu (đói với tín hiệu hiệu màu) do vậy tín hiệu Video (PAL-625 dòng) có tốc độ (720+360+360)x576x8x25=166 Mbit/s.

Dải phổ cần thiết để truyền tín hiệu này phải có bề rộng không dưới (3/4)x 216 = 162 MHz. Trong studio, truyền tín hiệu bằng cáp có thể thực hiện được mà không cần nén. Song không thể thực hiện được việc truyền tín hiệu Video số qua vệ tinh với độ rộng dải tần một kênh 27 MHz hoặc truyền hình quảng bá trên mặt đất với tiêu chuẩn 7-8 MHz cho một kênh truyền hình. Do vậy nén tín hiệu video là công đoạn không thể thiếu để khắc phục được khó khăn trên.

Nén về cơ bản là một quá trình trong đó lượng số liệu (data) biểu diễn lượng thông tin của một ảnh hoặc nhiều ảnh được giảm bớt bằng cách loại bỏ những số liệu dư thừa trong tín hiệu Video. Đó là các phần xoá dòng, xoá mành, vùng ảnh tĩnh hoặc chuyển động rất chậm, vùng ảnh nền giống nhau, mà ở đó các phần tử liên tiếp giống nhau hoặc khác nhau rất ít. Thường thì chuyển động trong ảnh truyền hình có thể được dự báo, do đó chỉ cần truyền các thông tin về chuyển động. Các phần tử lân cận trong ảnh thường giống nhau, do đó chỉ cần truyền các thông tin biến đổi. Quá trình sau nén ảnh là dãn ảnh để tạo lại ảnh gốc hoặc xấp xỉ ảnh gốc.
* Giới thiệu chung về MPEG:

Chuẩn MPEG (Moving Picture Expert Group) là chuỗi các chuẩn nén video với mục đích là mã hoá tín hiệu hình ảnh và âm thanh cho DSM (Digital Storage Media) ở tốc độ bit từ 1,5 tới 50 Mbit/s và được biết đến như là MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 v.v... 
- MPEG-1: Tiêu chuẩn nén một ảnh động có kích thước 320x240 và tốc độ bit còn từ 1 Mbit/s đến 1,5 Mbit/s dùng cho ghi hình trên băng từ và đĩa quang (CD), đồng thời truyền dẫn trong các mạng (ví dụ như mạng máy tính).

- MPEG-2: là chuẩn tiếp theo của MPEG-1 được sử dụng cho các ứng dụng cao hơn với tốc độ 1,5Mbit/s đến 10Mbit/s dùng trong hệ thống truyền hình số mặt đất, cáp và vệ tinh.

 - MPEG-3: Tiêu chuẩn nén tín hiệu số xuống còn 50Mbit/s để truyền tín hiệu truyền hình có độ phân giải cao. Năm 1992, tiêu chuẩn MPEG-3 được kết hợp với MPEG-2 dùng cho truyền hình thông thường và truyền hình có độ phân giải cao và có tên chung là MPEG-2.

- MPEG-4: Chuẩn này dành cho nén hình ảnh video với ít khung hình và yêu cầu làm tươi chậm. Tốc độ dữ liệu yêu cầu là 9(40 Kbit/s. MPEG-4 hoàn thiện vào tháng 10-1998 nhằm mục đích phát triển các tiêu chuẩn mã hoá mới với tốc độ bit rất thấp.

- MPEG-7: Chuẩn này được đề nghị vào tháng 10-1998 và kế hoạch trở thành chuẩn quốc tế . MPEG-7 sẽ là chuẩn mô tả thông tin của rất nhiều loại đa phương tiện. Mô tả này sẽ kết hợp với chính nội dung của nó cho phép khả năng tìm kiếm nhanh và hiệu quả theo yêu cầu người dùng. MPEG được gọi chính thức là :”Giao thức mô tả nội dung đa phương tiện”.

Tiêu chuẩn MPEG là sự kết hợp giữa nén trong ảnh và nén liên ảnh, tức là phương pháp nén có tổn hao dựa trên biến đổi cosin rời rạc DCT và bù chuyển động.

Tiếp theo, tất cả các tín hiệu sau khi nén được ghép thành một dòng bít tín hiệu, ở đây sử dụng phương pháp ghép thống kê, có nghĩa là tốc độ bit của các chương trình khác nhau phụ thuộc vào nội dung hình ảnh trong các chương trình. Bộ ghép kênh ưu tiên tốc độ bit cao hơn cho các chương trình phức tạp có tốc độ bít lớn hơn và giảm tốc độ bit cho các chương trình khác ít phức tạp hơn tại cùng thời điểm.

Chuẩn nén MPEG-2 MP@ML có tốc độ bít trung bình là 4 Mbit/s, thêm các mã sửa sai và các dữ liệu khác, thì tốc độ của 10 chương trình là 52 Mbít/s. Dải thông của bộ phát đáp để truyền dòng dữ liệu 52 Mbít/s bằng điều chế QPSK là 0,65x52 = 33,8 MHz. Ta chỉ cần thuê một bộ phát đáp có dải thông 36 MHz là đủ cho phát cả 10 chương trình.

B -Khối TX-BBC (Khối tiền điều chế dành cho tín hiệu truyền hình tương tự).

Thực hiện 3 chức năng:

+ Đối với tín hiệu Video: thực hiện chức năng sửa, hiệu chỉnh méo, sửa xung, ghim...

+ Đối với tín hiệu Audio: Thực hiện điều chế tần số ở khoảng 2-10 MHz.

+ Thực hiện việc trộn tín hiệu Video đã được chỉnh và tín hiệu Audio đã được điều chế FM thành một tín hiệu tổng hợp, trước khi đưa đến bộ điều chế.

C-Khối điều chế và giải điều chế TV (TV MODEM)

* Đối với tín hiệu tương tự.

- Để điều chế tín hiệu truyền hình tương tự thì ta có thể dùng phương pháp điều chế AM và FM.

-Với quan điểm sử dụng điều chế đơn giản và tận dụng thiết bị thu thì dùng điều chế biên độ (AM) là hợp lý, vì ở phần máy thu hình không cần có thêm mạch biến đổi loại điều chế. Do độ rộng băng tần của máy phát thấp nên dao động của mạch dịch tần phải có độ ổn định tần số khoảng ( 100 KHz, tức là độ ổn định 10-5 trong phạm vi thay đổi nhiệt độ cho phép. Ngoài ra trong thực tế không thể tinh chỉnh qua việc điều chỉnh tần số dao động trong trường hợp thu một vài chương trình, còn việc chọn kênh thu nhờ chuyển kênh ở máy thu.

- Đối với loại điều chế FM do có băng tần rộng nên việc ổn định tần số của mạch dao động không khắt khe lắm (10-3-10-4). Công suất cần thiết của máy phát hình trên vệ tinh để đạt được cùng chất lượng ảnh thu thì điều chế FM cần công suất giảm khoảng 10 lần so với điều chế AM. Dùng điều chế AM thì ảnh hưởng của nhiễu từ các tuyến thông tin trên mặt đất lớn, đối với điều chế FM thì nhiễu sẽ ít ảnh hưởng hơn. Nếu độ di tần là (12 MHz (Độ rộng kênh là 27-30 MHz, khoảng cách giữa các kênh lân cận 19-20 MHz) thì tỷ số tín hiệu trên nhiễu cần thiết chỉ cần khoảng 25dB. Trong nhiều trường hợp khi công tác cùng tần số, chỉ cần dùng phân cực (Hai cực tính trực giao) là đủ để loại trừ nhiễu giữa hai tín hiệu như nhau với công suất gần giống nhau.

- Do vậy trong điều chế để thu phát tín hiệu truyền hình tương tự qua vệ tinh thường dùng phương pháp điều chế FM với tần số trung tần 70 MHz hoặc 140 MHz.

* Đối với tín hiệu số.

- Đối với tín hiệu số có thể dùng phương pháp điều chế ASK, FSK, PSK, QAM, VSB, OFDM....

- Đối với phương pháp điều chế ASK và FSK thường sử dụng trong các hệ thống thông tin số tốc độ thấp như sử dụng trong MODEM truyền số liệu.

- Đối với phương pháp điều chế QAM, VSB và OFDM thì do hệ thống thông tin vệ tinh thường yêu cầu công suất phát lớn, nên các bộ khuếch đại công suất lớn thường làm việc gần vùng bão hoà, do vậy với tín hiệu nhiều biên độ sẽ gây méo tín hiệu rất lớn. Nên trong thông tin vệ tinh người ta không sử dụng phương pháp điều chế QAM,VSB và OFDM, mà thường sử dụng điều chế PSK (4PSK, 8PSK) với tần số trung tần là 70 MHz hoặc 140 MHz.

D- Khối nâng tần (UP CONVERTER) - hạ tần (DOWN CONVERTER).

Khối nâng tần có nhiệm vụ nâng tần số trung tần lên tần số kênh cần phát. Có thể thực hiện nâng tâng một lần hoặc nâng tần hai lần. Ngược lại khối hạ tần thực hiện hạ tần số thu được xuống tần số trung tần.

E- Khối kết hợp (COMBINER) - bộ chia (DIVIDER).

Các kênh truyền hình sau khi thực hiện điều chế và nâng tần sẽ được đưa đến bộ kết hợp để tạo thành một kênh vệ tinh có độ rộng băng 500 MHz –1000 MHz tuỳ theo thiết kế của bộ phát đáp vệ tinh.

Kênh vệ tinh thu được sau khi được khuếch đại tạp âm thấp được đưa đến bộ chia để tách thành các kênh truyền hình riêng biệt.

F- Khối khuếch đại công suất lớn (HPA): 

Thực hiện khuếch đại tín hiệu cao tần nhận được từ bộ kích thích đưa tới đến mức công suất cần thiết để bức xạ ra anten. Thường HPA sử dụng đèn sóng chạy (TWTA) và bộ khuếch đại bán dẫn (SSPA).

G- Bộ khuếch đại tạp âm thấp (LNA):

Bộ khuếch đại này phải có hệ số tạp âm thấp đồng thời phải có hệ số khuếch đại cao để hạn chế tạp âm phân bố của các tầng sau đó.

H - Khối điều khiển anten. 

Thực hiện điều khiển anten trạm mặt đất bám theo anten vệ tinh, có 3 chế độ điều khiển

+ Chế độ bằng tay (Manual).

+ Chế độ bám tự động (Auto Tracking).

+ Chế độ bám theo chương trình (Program).

II- Xử lý tín hiệu Video và Audio phát lên vệ tinh

- Người ta chia băng tần số cho tuyến lên và tuyến xuống thành các băng tần 500 MHz, sau đó lại chia các băng tần này thành các băng nhỏ hơn 27 MHz (hay 54 MHz), hoặc 36 MHz (hay 72 MHz).

- Đối với tín hiệu truyền hình tương tự:

+ Tín hiệu Video (0 – 4,2 MHz đối với hệ NTSC, 5 MHz Hệ PAL, 6MHz hệ SECAM) đưa vào mạch sửa, hiệu chỉnh méo, sửa xung, ghim... 

+ Tín hiệu Audio thực hiện điều tần trước ở tần số 2 – 10 MHz.

+ Thực hiện trộn tín hiệu Video đã được hiệu chỉnh và tín hiệu Audio đã được điều chế FM thành một tín hiệu tổng hợp, trước khi đưa đến bộ điều chế FM.

- Đối với tín hiệu hệ NTSC tín hiệu Audio được điều chế FM ở tần số 6,2 MHz, 6,8 MHz, 7,4 MHz sau đó trộn với tín hiệu Video (0-4,2MHz) đã qua sửa tín hiệu. Tín hiệu này được điều chế tần số lên tần số sóng mang đường lên. Và tín hiệu RF này có độ rộng băng tần là 27 - 36 MHz.

[image: image16.wmf]
- Đối với tín hiệu hệ PAL tín hiệu Audio được điều chế FM ở tần số 5,5 MHz, 6,74 MHz, sau đó trộn với tín hiệu Video (0-5MHz). Tín hiệu này được điều chế tần số lên tần số sóng mang đường lên. Và tín hiệu RF này có độ rộng băng tần là 27 - 36 MHz.
[image: image17.wmf]
III - Phân định tần số cho truyền hình qua vệ tinh (Các kênh truyền hình qua vệ tinh).

* ITU quy định dải tần dành cho thông tin vệ tinh như sau:

	Tên băng
	Dải tần (GHz)

	L
	1 – 2

	S
	2 – 4

	C
	4 – 8 

	X
	8 – 12,4

	KU
	12,4 - 18

	K
	18 – 26,5

	KA
	26,5 – 40

	mm
	40 - 100


* Hội nghị quốc tế về thông tin vệ tinh năm 1971 đã quy định các dải tần cho truyền hình vệ tinh như sau.

- Truyền hình từ vệ tinh xuống mặt đất (FD).

+ Dải tần 0,62 – 0,79 GHz : ít sử dụng vì tồn tại các máy phát UHF công suất lớn trên mặt đất (Sử dụng trong hệ Ekran của Liên Xô), và với tần số này thì anten phát và thu trên mặt đất phải có kích thước lớn.


+ Dải tần 2,5 – 2,69 GHz; 3,7 – 4,2 GHz (Băng C) Được sử dụng nhiều trong thông tin mặt đất, đặc biệt là các tuyến viba. Hiện nay nhiều nước châu á sử dụng dải tần này cho truyền hình trực tiếp từ vệ tinh. Do vậy ở miền Bắc và miền Nam nước ta có thể thu trực tiếp các chương trình truyền hình qua vệ tinh của Malaisia, Thái Lan, Philippin, Srilanca,... qua các vệ tinh Palapa 1 và 2, Asiasat 1,...


+ Dải tần 7,25 – 7,75 GHz.


+ Dải tần 11,7 – 12,5 GHz: Băng KU, Dải tần này chia ra làm 40 kênh tức là có thể phát 40 chương trình truyền hình cùng một lúc. Dải tần này hiện đang được sử dụng rộng rãi cho truyền hình vệ tinh do dải tần này ít được sử dụng trong các tuyến viba mặt đất, và cho phép đạt chùm sóng rất hẹp từ anten phát (trên vệ tinh) và anten thu (ở mặt đất) có kích thước nhỏ


+ Dải tần 41- 43 GHz; 84 – 86 GHz dùng cho tương lai (HDTV – 2000 dòng).

- Truyền hình từ mặt đất lên vệ tinh (FU).


+ Dải tần 5,725 – 6,425 GHz.


+ Dải tần 7,9 – 8,4 GHz.


+ Dải tần 10,95 – 11,2 GHz.


+ Dải tần 12,5 – 12,75 GHz.


+ Dải tần 14- 14,5 GHz.

- ITU quy định dải tần cho thu thanh - hình trực tiếp từ vệ tinh là: 


+ Dải tần 11,7 – 12,5 GHz cho khu vực R1​.


+ Dải tần 11,7 – 12,2 GHz cho khu vực R2 và R3.

IV- So sánh truyền hình trên mặt đất 

và truyền hình qua vệ tinh.

Tuy ra đời muộn hơn nhưng hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh được phát triển rất nhanh do nó có những ưu điểm sau:

· Vùng phủ sóng rộng, nếu vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo địa tĩnh có thể phủ sóng 1/3 bề mặt trái đất nên chỉ với 3 vệ tinh là có thể phủ sóng toàn cầu, trừ  các vùng cực.

· Có khả năng đa truy nhập, tức là cùng một lúc nhiều trạm mặt đất có thể  truy nhập tới một vệ tinh. Do đó, hiệu quả của việc sử dụng tần số được tăng lên.

· Do hệ thống hoạt động ở khu vực tần số cao nên có băng tần công tác rộng.

· Do xác suất hư hỏng trên đường truyền là rất thấp vì vậy độ tin cậy của hệ thống cao.

· Hiệu quả kinh tế cao trong thông tin cự ly xa, đặc biệt là thông tin xuyên lục địa.

· Có thể ứng dụng cho thông tin di động trong đất liền, thông tin di động hàng hải và hàng không.

· Đa dạng về loại hình dịch vụ: Thoại, Fax, Telex cố định, phát thanh truyền hình quảng bá, dịch vụ thông tin di động qua vệ tinh, dịch vụ DAMA (Demand Assigned Multiple Access), VSAT (Very Small Aperture Terminal), cứu hộ hàng hải...

- Thiết bị thu phát sóng của thông tin vệ tinh chỉ cần công suất nhỏ và được cung cấp năng lượng từ hệ thống pin mặt trời.

 Bên cạnh những ưu điểm nó còn có một số nhược điểm:

- Không ổn định.

- Khoảng cách xa nên suy hao, trễ , ảnh hưởng tạp âm lớn.

- Giá thành cao, chi phí lớn.

- Tuổi thọ thấp, khó bảo dưỡng nâng cấp...

Bài 2: Vệ tinh truyền hình

I - quỹ đạo địa tĩnh  và Vệ tinh địa tĩnh.

1 - Các Định luật Kepler.

Các vệ tinh trên quỹ đạo được phân biệt bởi các tham số sau đây:


- Hình dạng của quỹ đạo (tròn hay Elip).


- Độ cao của vệ tinh so với mặt đất.


- Độ nghiêng của mặt phẳng quỹ đạo so với mặt phẳng xích đạo.

Sự chuyển động của vệ tinh vòng quanh trái đất cũng tuân theo định luật Kepler là định luật xác định quy luật chuyển động của hành tinh xung quanh mặt trời. Như vậy, vệ tinh quỹ đạo trái đất buộc phải chuyển động theo một quỹ đạo mà mặt phẳng quỹ đạo của nó cũng phải đi qua tâm của trái đất.

A. Định luật Kepler thứ nhất.

Vệ tinh sẽ chuyển động vòng quanh trái đất theo một quỹ đạo hình Ellip với tâm của trái đất phải nằm ở một trong hai tiêu điểm của Ellip. Điểm xa nhất của quỹ đạo so với tâm trái đất nằm ở phía của tiêu điểm thứ hai, được gọi là viễn điểm (Apogee) còn điểm gần nhất của quỹ đạo được gọi là cận điểm (Perigee) (hình 1.5)

Trong đó:


- a: Bán trục lớn.


- b: Bán trục nhỏ.

- r: Bán kính quỹ đạo.

- ha: Độ cao viễn điểm.

- hb: Độ cao cận điểm.

- c: Độ lệch tâm xác định hình dạng của Ellip được tính theo bán trục lớn a và bán trục nhỏ b theo công thức sau:
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Mặt phẳng quỹ đạo dạng elip có thể nghiêng so với mặt phẳng xích đạo là 450, hay 600.

Khi e = 0, Ellip biến thành đường tròn và quỹ đạo vệ tinh sẽ là quỹ đạo tròn. Mặt phẳng quỹ đạo tròn có thể là 

[image: image18.wmf]+ Quỹ đạo tròn cực: Mặt phẳng quỹ đạo trùng với mặt phẳng nối 2 cực Bắc Nam.

+ Quỹ đạo xích đạo: Mặt phẳng quỹ đạo trùng với mặt phẳng xích đạo.

B. Định luật Kepler thứ hai.

Vệ tinh sẽ chuyển động theo quỹ đạo với vận tốc thay đổi sao cho đường nối giữa tâm trái đất và vệ tinh sẽ quét các diện tích bằng nhau khi vệ tinh chuyển động trong cùng một thời gian như nhau.

Vận tốc chuyển động của vệ tinh theo quỹ đạo tròn bán kính r sẽ là đại lượng không đổi, được xác định khi thực hiện phép lấy cân bằng lực hút và lực ly tâm (Hình 1.6).
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Trong đó:


- G: Hằng số hấp dẫn, bằng 6,674.108 (Cm3/gs2).


- M: Khối lượng của trái đất, bằng 5,974.1027 (g).


- m: Khối lượng vệ tinh (g).


- V: Vận tốc vệ tinh chuyển động theo quỹ đạo tròn (Km/s).

[image: image19.wmf]
- TC: Chu kỳ quay của vệ tinh chuyển động theo quỹ đạo tròn (s).

- R: Khoảng cách từ tâm trái đất đến vệ tinh (Km).
C. Định luật Kepler thứ 3.

Bình phương của chu kỳ quay tỷ lệ thuận với luỹ thừa bậc 3 của bán trục lớn của quỹ đạo ellip.
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Trong đó:


-T: chu kỳ quỹ đạo.


- K: Hệ số tỷ lệ, có giá trị không đổi đối với một vật thể trên quỹ đạo.


- a: Bán trục lớn của ellip.

2 - Quỹ đạo vệ tinh.

A  Quĩ đạo tầm thấp (LEO):


- Vệ tinh quĩ đạo tầm thấp là các vệ tinh có độ cao từ 160 ( 480 km so với bề mặt trái đất.

- Các vệ tinh này chuyển động liên tục với chu kỳ quay khác với chu kỳ quay của trái đất T = 90’.

- Thời gian trạm mặt đất quan sát được vệ tinh t = 30’.

- Quỹ đạo có dạng Elip hoặc tròn.

- Ưu điểm: Độ cao thấp lên đường truyền ngắn, hấp thụ ít, công suất phát nhỏ, chi phí phóng vệ tinh nhỏ, kích thước vệ tinh và trạm mặt đất nhỏ nên giảm chi phí.
- Nhược điểm: Phải có m vệ tinh do vậy phức tạp khi chuyển giao, ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler do vệ tinh chuyển động nhanh so với trạm mặt đất, anten trạm mặt đất cần phải luôn luôn chuyển động theo để bám vệ tinh duy trì liên lạc, thời gian sống của vệ tinh thấp (5-10 năm).

- ứng dụng: Dùng trong hằng hải, địa chất, quân sự. 

B. Quĩ đạo tầm trung (MEO):


- Vệ tinh quĩ đạo tầm trung là các vệ tinh có độ cao từ 1000 ( 2000 km so với bề mặt trái đất.

- Các vệ tinh này chuyển động liên tục với chu kỳ quay khác với chu kỳ quay của trái đất T = 5-12 giờ.

- Thời gian trạm mặt đất quan sát được vệ tinh t = 2-4 giờ.

- Quỹ đạo có dạng Elip hoặc tròn.

- Ưu điểm: Độ cao thấp lên đường truyền ngắn lên hấp thụ ít, công suất phát nhỏ, số lượng pin mặt trời giảm cũng như hệ thống acquy nhẹ hơn, kích thước vệ tinh và thiết bị mặt đất cũng nhỏ do vậy chi phí nhỏ, công suất đẩy vệ tinh vào quỹ đạo thấp (Không cần tên lửa đẩy nhiều tầng), băng tần làm việc thấp lên giá thành của anten thấp hơn, điều khiển độ cao vệ tinh cũng đơn giản. 

- Nhược điểm: Phức tạp khi chuyển giao vệ tinh, dung lượng thấp (thường 12 bộ phát đáp hoặc tương đương), Phổ tần số quá ít (ở Mỹ sử dụng chung phổ tần số với tuyến viba mặt đất nên nhiễu giao thoa là một vấn đề nan giải), Thời gian vệ tinh bị trái đất che khuất mặt trời lâu trong một ngày lên nguồn nuôi yếu.

- ứng dụng: Dùng trong khí tượng, địa chất, thông tin di động, truyền số liệu, thư điện tử...

C. Quĩ đạo địa tĩnh (GEO):

- Quỹ đạo địa tĩnh phải thoả mãn các yêu cầu sau:

+ Là quỹ đạo đồng bộ với trái đất có nghĩa là chu kỳ quay bằng với chu kỳ quay của trái đất xung quanh trục bắc nam.

+ Mặt phẳng quỹ đạo nằm trong mặt phẳng xích đạo. Có nghĩa là góc nghiêng của mặt phẳng quỹ đạo so với mặt phẳng xích đạo bằng không.

+ Có cùng chiều quay với chiều của trái đất.

3. Vệ tinh địa tĩnh:

Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh nằm trên quỹ đạo địa tĩnh,do vậy:

+ Vệ tinh địa tĩnh là các vệ tinh có độ cao h=35786 km so với bề mặt trái đất.

+ Các vệ tinh này chuyển động liên tục với chu kỳ quay bằng với chu kỳ quay của trái đất T = 23 h 56’ 4’’.

+ Quỹ đạo có dạng tròn nằm trong mặt phẳng xích đạo và cùng tốc độ và cùng chiều với chiều quay quanh trục của trái đất nên khi đứng từ trái đất quan sát ta thấy vệ tinh đứng yên, gọi là các vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh.

ưu điểm: Vùng phủ sóng rộng, khoảng cách lớn, băng tần rộng, hiệu quả kinh tế cao trong vùng địa hình không thuận lợi...

Nhược điểm: Khoảng cách xa do vậy suy hao, trễ lớn, ảnh hưởng tạp âm lớn, giá thành cao, chi phí lớn khó bảo dưỡng sửa chữa...

ứng dụng: Vệ tinh địa tĩnh được dùng chủ yếu cho thông tin thoại, phát thanh - truyền hình, hiện nay dùng trong thông tin băng rộng...

II - Các thiết bị cơ bản trên vệ tinh

 (Cấu trúc của vệ tinh thông tin).

[image: image20.wmf]1-Hệ thống thông tin: 

Thực hiện thu tín hiệu từ trạm mặt đất bởi Anten thông tin qua bộ phối hợp thu phát để đưa đến máy thu. Máy thu sẽ thực hiện khuếch đại tạp âm thấp (LNA) sau đó đưa đến bộ chuyển đổi tần số để biến đổi tần số tuyến lên thành tần số tuyến xuống. Tín hiệu sau khi được chuyển thành tần số tuyến xuống được khuếch đại công suất lớn (HPA) ở máy phát qua bộ phối hợp thu phát để đưa ra Anten phát xuống mặt đất.

2- Hệ thống truyền lệnh và đo từ xa.

Vệ tinh nhận lệnh từ trạm mặt đất bởi Anten riêng qua bộ phối hợp thu phát đến máy thu. Tại đây tín hiệu được khuếch đại tạp âm thấp (LNA), trộn hạ tần và giải điều chế sau đó đưa đến bộ giải mã lệnh. Tín hiệu từ bộ giải mã lệnh sẽ đưa đến điều khiển các khối tương ứng như điều khiển độ cao, điều khiển Anten, điều khiển quỹ đạo. Sau khi thực hiện xong thông qua bộ thụ cảm các tín hiệu được đưa đến bộ mã hoá lệnh và đưa ra máy phát thực hiện điều chế, nâng tần đưa ra Anten phát xuống mặt đất. ở trạm mặt đất căn cứ vào các chỉ thị này để có những điều khiển tiếp theo, việc truyền lệnh và đo từ xa có thể tiến hành một cách có chu kỳ hoặc tức thời.

3- Hệ thống điều khiển quỹ đạo và độ cao.

- Căn cứ vào chỉ thị nhận được từ vệ tinh mà trạm mặt đất chủ sẽ phát các lệnh điều khiển quỹ đạo, độ cao để đưa các thông số này đạt giá trị như thiết kế.

- Lệnh điều khiển sau khi giải mã sẽ đưa đến bộ điều khiển quỹ đạo và độ cao. Tại đó lệnh này sẽ được xử lý để đưa đến điều khiển khối nhiên liệu cung cấp cho các động cơ phía trên, phía dưới hoạt động, động cơ bên phải, bên trái hoạt động.

- Khối điều khiển Anten để điều khiển Anten của vệ tinh hướng về trạm mặt đất khi phóng lên và khi đã hoạt động.

- Để đảm bảo tính ổn định của vệ tinh khi bay trên quỹ đạo người ta sử dụng phương pháp tự quay hay còn gọi là phương pháp ổn định 3 cực (Spin)

4- Điều khiển nguồn: 

Điều khiển nguồn cấp nguồn cấp cho vệ tinh làm việc và điều khiển nguồn nạp cho ác quy.

III- Bộ phát đáp vệ tinh

Bộ phát đáp vệ tinh là thiết bị quan trọng nhất vệ tinh. Hoạt động như một bộ khuếch đại lặp tín hiệu. Chúng thu tín hiệu phát từ trạm mặt đất ở tuyến lên, khuếch đại, đổi tần tín hiệu thành tuyến xuống và phát lại xuống mặt đất trên tuyến xuống. Thông thường vệ tinh có từ 12 đến 24 bộ phát đáp tuỳ theo dung lượng yêu cầu các bộ này có thể làm việc song công cả thu và phát.

[image: image21.wmf]1- Máy thu băng rộng (Receiver). 

Có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu nhận được từ các trạm mặt đất sau khi tín hiệu này bị suy hao rất lơn trong không gian tự do. Bộ Receiver gồm bộ khuếch đại tạp âm thấp (LNA) tại tần số tuyến lên fU, bộ đổi tần số tuyến xuống (đổi tần một lần hoặc hai lần) và bộ khuyếch. Bộ Receiver là máy thu băng rộng có băng thông từ 500 MHz - 1 GHz tuỳ thuộc băng tần số sử dụng và loại LNA. Cấu hình sơ đồ khối của máy thu tạp âm thấp được trình bày trong hình dưới.

[image: image22.wmf]
A - Bộ khuếch đại tạp âm thấp (LNA): 

Bộ khuếch đại này quyết định chủ yếu hệ số phẩm chất G/T của bộ phát đáp. Bộ khuếch đại này phải có hệ số tạp âm thấp đồng thời phải có hệ số khuếch đại cao để hạn chế tạp âm phân bố của các tầng sau đó. Trước đây, các bộ khuếch đại thường sử dụng là loại Diode Tunel và sau đó là các bộ khuếch đại tham số.

 Các thông số sau đặc trưng cho tính chất kỹ thuật của bộ LNA:

- Băng tần hoạt động: C(6GHz), X(8GHz), KU(14GHz), KA(30GHz).

- Hệ số khuếch đại: (50-60)(0.5 dB.

- Hệ số tạp âm: 1,6(6GHz), 1,9(14GHz), 2,230GHz).

B - Bộ đổi tần xuống (Down Converter): 

Bao gồm bộ trộn (MIXER), một bộ dao động nội và các bộ lọc thông giải. Tần số của bộ dao động nội tuỳ thuộc vào băng tần công tác cũng như bộ Repeater thực hiện đổi tần một lần hay hai lần.

C - Bộ khuếch đại (Amplifier): 

Khuếch đại tín hiệu lên mức đủ lớn cung cấp cho tầng sau, thường thiết kế sao cho hệ số khuếch đại có thể điều khiển được từ xa bằng lệnh telecommand. Do hoạt động trên băng thông rộng và khuếch đại một cách đồng thời nhiều sóng mang nên đặc tính truyền đạt của bộ khuếch đại này đòi hỏi rất cao.
2- Bộ tách kênh đầu vào (IMUX): 

Như trên đã nói, bộ Receiver là thiết bị băng rộng trong khi đó để khuếch đại tín hiệu tới công suất đủ lớn cho đường xuống phải sử dụng các bộ khuếch đại công suất cao do vậy để giảm hài xuyên điều chế băng thông của bộ Receiver phải được chia thành các băng con và đó chính là nhiệm vụ của bộ IMUX.

Cấu hình của bộ IMUX bao gồm các bộ Circulator và các bộ lọc băng thông dải. Chính các bộ lọc thông dải này quy định băng thông của một bộ phát đáp vệ tinh là 36 MHz, 54MHz hay 72 MHz.v.v...

3- Bộ khuếch đại kênh (Channel Amplifier).

Tín hiệu tại đầu vào máy thu Receiver sau khi được khuếch đại và bị suy hao trong bộ IMUX không đủ lớn để điều khiển bộ khuếch đại công suất lớn (HPA). Do vậy, trước các bộ HPA phải có các bộ tiền khuếch đại. Các bộ khuếch đại thường được mắc nối tiếp với các bộ suy hao trong đó hệ số suy hao có thể điều khiển được từ 0 đến vài dB bằng các lệnh điều khiển TT&C. Mặc dù, bộ khuếch đại kênh chỉ khuếch đại một số sóng mang nhưng bộ khuếch đại phải đảm bảo tính chất tuyến tính để hạn chế tạp âm xuyên điều chế phân bố tại đầu vào các trạm mặt đất thu. Để có thể bù được đặc tuyến biên độ tần số và pha tần số của bộ khuếch đại công suất lớn HPA bằng cách sử dụng các bộ cân bằng trong bộ khuếch đại kênh. Nguyên lý làm việc của bộ cân bằng thực chất là làm méo trước tín hiệu sao cho đặc tuyến biên độ tần số, pha tần số ngược với đặc tuyến trên của bộ HPA. Bằng cách sử dụng các bộ cân bằng, bộ HPA có thể hoạt động được ở chế độ gần bão hoà.

Hai loại HPA thường được sử dụng trên vệ tinh là bộ khuếch đại đèn sóng chạy (TWTA) và bộ khuếch đại bán dẫn (SSPA)

4- Bộ ghép kênh đầu ra (OMUX).


Bộ ghép kênh đầu ra kết hợp tất cả các kênh sau khi đã được khuếch đại công suất. Khác với bộ tách kênh đầu vào IMUX, tổn hao trong bộ OMUX đóng một vai trò quan trọng vì nó trực tiếp làm giảm công suất bức xạ. Thay vì sử dụng các bộ Circulator như bộ IMUX, các bộ lọc thông giải tại đầu ra của các kênh được ghép trực tiếp lên ống dẫn sóng chung trong đó, ống dẫn sóng được ngắn mạch tại đầu cuối và đầu kia được nối với cổng tiếp sóng của anten. Đầu ra của mỗi bộ lọc thông giải được gắn trực tiếp lên ống dẫn sóng thông qua “Iris”, phải bao gồm các bộ ngắn mạch để suy hao các tín hiệu ngoài băng.

Bài 3: Máy phát hình từ mặt đất lên vệ tinh



I - Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động máy phát tương tự.


1- Khối TX - BBC (Tiền điều chế) gồm có hai modul.

- Khối Điều chế sóng mang phụ Audio (Sub-Carier Modulator): thực hiện điều chế FM tín hiệu Audio gồm các khối sau:

+ Khuếch đại tín hiệu Audio (Amplifier).

+ Khối nén động tín hiệu (Compressor).

+ Khối gây méo trước (Preemphasic).

+ Khối dao động điều chế FM.

+ Mạch AFC.

- Khối xử lý hiệu chỉnh tín hiệu Video và ghép kênh tín hiệu Video với tín hiệu Audio đã điều chế FM (Processing the Video and Multiplexing) thực hiện các chức năng sau:

+ Khuếch đại (Amplifier).

+ Lọc thông thấp (LPF).

+ Ghép kênh (Multiplexing).

+ Mạch gây méo trước (Pre-emphassic theo CCITT: J17, 50 (s, 75 (s).

+ Khuếch đại ra (có điều chỉnh)

2-Khối điều chế (Modulator).

+ Khối khuếch đại đầu vào (Trở kháng vào 75 ( không đối xứng ).

+ Khối điều chế (tần số điều chế 70MHz, độ nhạy điều chế (F=(206 MHz/V, độ ổn định tần số: (140 KHz).

+ Bộ lọc thông giải (4 loại 1,7; 20; 25; 30; 36 MHz).

+ Bộ trễ nhóm (GPDE).

+ Mạch AFC.

+ Bộ khuếch đại ra (Trở kháng ra 75 ( không đối xứng, mức ra  0dBm(1dB).


3- Khối tổng hợp tần số (SYNTHESIZER).

Bộ tổng hợp tần số có chức năng tạo ra tần số cơ bản và thực hiện nhân tần lên thành tần số sóng mang, thực hiện khuếch đại.

4 - Bộ đổi tần (UP-CONVERTOR):

+ Bộ dao động nội 755 MHz.

+ Bộ trộn tần 1 ( MIX-1) và khuếch đại.


+ Bộ trộn tần 2 (MIX-2)

+ Bộ khuếch đại ra.

+ Bộ khuếch đại IF.

+ Bộ lọc cho tín hiệu từ bộ tổng hợp tần số đến.

5- Bộ khuếch đại công suất lớn.

Thực hiện khuếch đại tín hiệu cao tần nhận được từ bộ kích thích đưa tới đến mức công suất cần thiết để bức xạ ra anten. Bộ HPA thường sử dụng đèn sóng chạy (TWTA) và bộ khuếch đại bán dẫn (SSPA).

II - Máy phát hình số lên vệ tinh:

1-Mã hoá ghép kênh MPEG-2.

MPEG-2 là dự án giai đoạn 2 của ISO/IEC MPEG. MPEG-2 hướng tới các ứng dụng rộng rãi hơn và có tốc độ bít cao hơn MPEG-1, bao gồm điện tử viễn thông và truyền hình số thế hệ kế tiếp. MPEG-2 được tiến hành ngay sau MPEG-1, nhằm hỗ trợ việc truyền video số tốc độ bit lớn hơn 4 Mbps, bao gồm các ứng dụng lưu trữ số, các hệ thống tivi hiện tại (PAL, NTSC SECAM),cáp, thu lượm tin tức điện tử, truyền hình trực tiếp từ vệ tinh, truyền hình mở rộng (EDTV), truyền hình độ phân giải cao (HDTV)...

So với MPEG-1, MPEG-2 có nhiều cải thiện, ví dụ về kích thước ảnh và độ phân giải ảnh, tốc độ dòng truyền tải tối đa, tính phục hồi lỗi, khả năng co giãn dòng dữ liệu. Khả năng co giãn dòng dữ liệu của MPEG-2 cho phép khả năng giải mã một phần dòng dữ liệu mã hóa để nhận được ảnh khôi phục có chất lượng tuỳ thuộc mức độ yêu cầu.

Sau đây là một số đặc điểm chủ yếu của tiêu chuẩn này:

· Hỗ trợ nhiều dạng thức video, đặc biệt là các dạng thức video độ phân giải không gian cao, dạng thức video xen kẽ của truyền hình.

· Cú pháp dòng dữ liệu MPEG-2 là sự mở rộng của MPEG-1.

· Nén video MPEG-2 tương thích với nén video MPEG-1.

· MPEG-2 hỗ trợ khả năng co giãn (scalability): co giãn không gian, co giãn SNR, co giãn phân chia dữ liệu...

· Cú pháp đầy đủ của MPEG-2 được thể hiện qua các tập con gọi là profile, phù hợp với các lĩnh vực áp dụng. Mỗi profile lại bao gồm từ 1 đến 4 mức độ hạn chế về độ phân giải không gian, tốc độ dòng truyền tải.

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của MPEG-2 là sự phù hợp với nhiều ứng dụng video. Có thể sử dụng MPEG-2 cho phân phối truyền hình tiêu chuẩn (SDTV), truyền hình phân giải cao (HDTV) hoặc cho truyền dẫn tín hiệu truyền hình thông qua các mạng truyền thông.

Phạm vi ứng dụng của MPEG-2 rất rộng. Mỗi ứng dụng đòi hỏi mức độ phức tạp khác nhau. Bởi vậy, MPEG-2 định nghĩa các mức (level) và các tập con (profile) phù hợp cho từng lĩnh vực áp dụng. Profile xác định cú pháp dòng dữ liệu và level xác định các tham số hạn chế độ phân giải không gian, tốc độ dòng truyền tải. Có 5 profile là: Simple (đơn giản), Main (chính), SNR scalable (co giãn SNR), Spatial scalable (có khả năng co giãn không gian) và High profile. Tổng cộng có 20 tổ hợp profile, level. Trong đó: Có 4 mức: low (thấp), main (chính), high-1440 (cao-1440) và high (cao). Kích cỡ ảnh quy định bởi 4 mức tương ứng trong bảng 1.1:

	Level
	Cỡ khung

	Low
	352x288 (bằng 1/4 cỡ ảnh TV chuẩn)

	Main
	720x576 (cỡ ảnh TV chuẩn)

	High-1440
	1440x1152

	High
	960x576 hoặc 1920x1152


Bảng 1.1:  Mức ảnh trong MPEG-2
· MP @ ML (Main profile @ Main level): Lấy mẫu 4:2:0. Độ phân giải: 720 x 576. Tốc độ dòng truyền tải: 15 Mb/s. Dạng ảnh: I, P, B. ứng dụng vào việc số hóa truyền hình tiêu chuẩn (SDTV).

· MP @ HL  (Main profile @ High level): Lấy mẫu 4:2:0. Độ phân giải: 1920x1152. Tốc độ dòng truyền tải: 80 Mb/s. Dạng ảnh sử dụng: I, P, B. ứng dụng vào truyền hình số có độ phân giải cao (HDTV).

C - Ghép - tách  kênh MPEG-2


2. Mã hoá sửa sai, mã mật.

Khi truyền tín hiệu số do tác động của môi trường lên phía thu sẽ khôi phục tín hiệu không chính xác, do vậy để đảm bảo truyền tín hiệu trong môi có nhiễu thì phía phát sẽ thực hiện mã hoá chống lỗi (mã hoá sửa sai) và phía thu thực hiện giải mã ngược lại để lấy tín hiệu cần thu. Trong truyền hình người ta thường sử dụng mã Reed-Solomon.

Nếu các chương trình được bảo mật thì người ta thực hiện mã mật và phía thu phải có khoá (thuật toán mã hoá thì mới mở được chương trình)

3. Xáo trộn (Interleaving)

Do tín hiệu số truyền đi có thể suất hiện một loạt mức logic 0 hoặc một loạt mức logic 1 nên phía thu khó thực hiện giải mã tín hiệu do vậy trước khi đưa vào bộ điều chế người ta thực hiện ngẫu nhiên hoá tín hiệu (xáo trộn) theo một thuật toán nhất định và phía thu thì thực hiện ngược lại.

4. Điều chế số (MODULATION):

Đối với truyền dẫn số, các tín hiệu băng gốc số phải được biến đổi thành các tín hiệu băng tần vô tuyến. Quá trình này được gọi là điều chế. Ngược lại, quá trình tái tạo các tín hiệu số từ các tín hiệu trong băng tần vô tuyến được gọi là giải điều chế.
Để thực hiện điều chế, ta phải thay đổi biên độ, tần số và pha của tín hiệu của sóng mang hình sin. Trong điều chế số, sơ đồ điều chế ứng với 3 thành phần này được gọi là khoá dịch biên (ASK), khoá dịch tần (FSK) và khoá dịch pha (PSK). Trong truyền hình số qua vệ tinh, phương pháp điều chế được sử dụng phổ biến là PSK. Trong mạng truy nhập CATV phương thức điều chế được sử dụng là QAM kết hợp của PSK và ASK, còn trong truyền hình số mặt đất người ta sử dụng điều chế cơ sở là PSK, hoặc QAM kết hợp với điều chế COFDM.

* Phương pháp điều chế PSK

Sóng điều pha có thể nhận được bằng cách thay đổi pha sóng mang tỷ lệ với tín hiệu băng gốc và có thể được diễn tả bằng:

P(t) = cos{(0t + ( + (S(t).(()/2}


ở đây, ((=2(/n, là sai pha giữa các ký hiệu lân cận, S(t) là tín hiệu băng gốc nhiều mức, nhận các mức là (1, (2, (3, ..., (n. Nếu n=2, ((=( thì sóng mang điều chế có dạng:

P(t) = cos{(0t + ( + S(t).(/2}

ở đây, tín hiệu băng gốc S(t) là xung NRZ lưỡng cực nhận 2 giá trị như ở hình 1.15a, nên dạng sóng đã điều chế có dạng giống như ASK đảo pha, một symbol của tín hiệu điều chế mang thông tin của 1 bít. Sơ đồ điều chế này sử dụng một trong hai pha lệch nhau 1800 và được gọi là 2-PSK hoặc PSK nhị phân (BPSK). Hình 1.15b cho thấy một sơ đồ pha của tín hiệu 2-PSK.

Công thức trên, nếu n=2, ((=( và tín hiệu băng gốc là một xung NRZ lưỡng cực nhận 4 giá trị, thì một dạng sóng đã điều chế như ở hình 1.16a. Sơ đồ điều chế này sử dụng một trong 4 pha lệch nhau 900, được gọi là 4-PSK hoặc PSK cầu phương (QPSK).

Hình 1.16b biểu diễn sơ đồ pha tín hiệu 4-PSK. Giống như 2-PSK, nếu tín hiệu băng gốc không bị giới hạn băng thông, thì tín hiệu 4-PSK cũng dịch chuyển tức thời trên vòng tròn đơn vị.

Bên cạch 2-PSK và 4-PSK, còn có PSK nhiều pha. Hình 1.17 đưa ra các sơ đồ pha đối với 8-PSK và 16-PSK.




5. Khối nâng tần, khuyếch đại công suất lớn giống như máy phát tương tự

Chương II: Đầu thu vệ tinh TVRO

Bài 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thu hình qua vệ tinh 










I - Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thu hình qua vệ tinh.

1 - Suy hao.

A- Suy hao do khí quyển và trong không gian tự do.

- Trên cả hai tuyến lên và xuống, sóng mang đều phải đi qua tầng khí quyển dầy của trái đất. Với tần sô 1-30 GHz, các sóng mang chỉ chịu tác động chủ yếu của tầng đối lưu (15 Km) và tầng Ion (70-1000Km).

- Các chất khí trong khí quyển gây lên suy hao do chúng hấp thụ công suất sóng điện từ rất mạnh.

- Một Anten phát ra công suất PT với điều kiện không có tổn hao môi trường thì Anten thu chỉ thu được công suất PR nhỏ hơn PT do có một phần công suất phát vô ích vào không gian tự do.
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Trong đó:
GT, GR: là hệ số tăng ích của anten phát và anten thu.



L: Khoảng cách giữa anten phát và thu.

- Nếu có tổn hao trong không gian tự do với hệ số tổn hao là S thì ta có:
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B - Suy hao do mưa và các hiện tượng khí hậu khác (mây, xương mù, tuyết...)

      - Sóng điện từ đi trong mưa bị suy hao rất lớn là do các hạt mưa bay trong không gian hấp thụ và tán xạ năng lượng sóng điện từ rất mạnh cũng vì mưa hấp thụ năng lượng sóng điện từ cho nên nó trở thành nguồn tạp âm làm gia tăng nhiệt độ tạp âm tổng cộng của tuyến xuống.

- Suy hao do các đám mây mưa, xương mù được tính theo công thức:
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Trong đó:
LE: Quãng đường đi trong mưa (Km).



(R: Hệ số suy hao của mưa (dB/Km)

2 - Sự uốn cong tia sóng.

- Sóng đi qua môi trường tự nhiên có chiết suất thay đổi liên tục lên môi trường sẽ khúc xạ liên tiếp sóng làm cho tia sóng dao động liên tục do vậy biên độ và pha của nó trở thành hàm ngẫu nhiên.

3 -  Hiệu ứng nhiều đường.

- Khi Anten của trạm mặt đất nhỏ tức là có độ rộng búp sóng lớn. Tín hiệu thu được từ vệ tinh không những theo hướng trực tiếp mà còn có các hướng phản xạ từ các vật thể khác, do vậy chúng gây ra suy hao lớn khi hai sóng này ngược pha, và nó cũng trở thành nguồn tạp âm giả.

4 - Tạp âm và can nhiễu.

A - Tạp âm:

    - Tạp âm là tất cả những tín hiệu không mong muốn lẫn vào tín hiệu có ích. Nó gây méo tín hiệu, làm thay đổi các thông số của sóng mang, đảo giá trị các bít.

   - Nhiệt độ tạp âm (T): Nhiệt độ tạp âm của một vật là nhiệt độ cần có của một điện trở để tạo ra một công suất tạp âm đúng bằng công suất tạp âm của vật đó:
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Trong đó:
Pn: Công suất tạp âm.

                    K=1,379.10-23 Ws/0K: hằng số Bolzman.

                    B: Độ rộng băng tần tín hiệu (băng thông của thiết bị).

B - Sự can nhiễu:

- Khi các hệ thống lân cận nhau sử dụng chung băng tần số, mặc dù đã có sự ngăn cách địa lý nào đó, chúng vẫn gây nhiễu cho nhau. Khi đó các tín hiệu có ích đối với trạm này lại là tạp âm đối với trạm khác.

5 - ảnh hưởng của trễ truyền dẫn-tiếng vọng.

Vì khoảng cách truyền dẫn lớn (>72000Km) nên thời gian trễ lớn. CCITT khuyến nghị t ( 400 ms và nếu t = 150-400ms thì phải dùng mạch triệt tiếng vọng.

II-  Công suất máy phát hình trên vệ tinh

 - Việc xác định công suất máy phát hình trên vệ tinh bao gồm các vấn đề sau: công suất phát, độ tăng ích của anten, hiệu suất của tầng điều chế, tiêu hao năng lượng của các linh kiện cả hệ thống, độ suy hao trong quá trình truyền sóng... tất cả các yếu tố trên cần phải được nghiên cứu để có giải pháp thực hiện hệ thống truyền hình vệ tinh trong điều kiện tối ưu (Ví dụ để giảm công suất máy phát, phải có độ tăng ích của anten lớn).

Trong hệ thống truyền hình vệ tinh, điều quan tâm đầu tiên là công suất máy phát trên vệ tinh. Quan hệ giữa công suất thu được tại đầu vào của máy thu vệ 

tinh (trên mặt đất) và các thông số khác của hệ thống có thể biểu diễn bằng công thức sau
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Trong đó:
PT: Công suất máy phát trên vệ tinh.

PR: Công suất tín hiệu tại đầu vào máy thu trên mặt đất

GT, GR: là hệ số tăng ích của anten phát và anten thu.


L: Khoảng cách giữa anten phát và thu (Km).

S: hệ số tổn hao.

C: Tốc độ ánh sáng (Km/s).

F: tần số (Hz)C2/(4(L)2.

f2: là độ suy giảm của sóng trong chân không.

Tại đầu vào của máy thu, ngoài tín hiệu có ích còn có nhiễu (Nhiễu bên ngoài đến anten thu và nhiễu nội bộ từ máy thu). Nhiễu được biểu diễn bằng nhiệt độ nhiễu T. Công suất nhiễu được tính theo công thức sau:



Pn=k.T.B

Trong đó:

B: độ rộng băng tần máy thu (Hz).

T: Nhiệt độ nhiễu của máy thu.

K: hằng số Bolzman.

Ta có thể tính tỷ số tín hiệu trên nhiễu trên cơ sở hai công thức trên:
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Đó là tỷ số tín hiệu trên nhiễu ở đầu vào máy thu. Tỉ số tín hiệu trên nhiễu ở đầu ra máy thu được tính theo công thức sau:

(P/Pn)Ra=Pn + GT + G​R + GM​ + 204 + 20lg(c/4(Lf) - F - 10lgB - S.

Trong đó:

P: Công suất tín hiệu tại đầu ra máy thu.

GM: Hệ số điều chế.

F: Hệ số nhiễu của máy thu.

III- Sóng từ Anten phát và vùng phủ sóng trên mặt đất.

- Độ lớn và hình dạng vùng được phủ sóng trên mặt đất phụ thuộc vào hình dạng chùm sóng bức xạ từ Anten phát và vị trí địa lý vùng phủ sóng so với vị trí vệ tinh trong quỹ đạo địa tĩnh. 

- Nếu chùm sóng từ Anten thẳng góc với mặt đất có tiết diện là hình tròn, thì hình dạng phủ sóng trên mặt đất sẽ gần với hình tròn có đường kính (công thức rút gọn).
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Trong đó:
L: khoảng cách anten trạm mặt đất và anten vệ tinh.

(0: Góc mở của chùm sóng tại vùng có công suất 3 dB.

- Từ công thức trên ta thấy đường kính chùm sóng tại mặt đất (() là hàm tuyến tính của (. đối với vùng phủ sóng có dạng hình tròn với đường kính 700 Km thì góc của chùm sóng từ anten phát là 10.

- Dùng Anten phát có dạng Parabol, thì quan hệ giữa (, đường kính Anten D và bước sóng ( được biểu diễn bằng công thức sau.
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Quan hệ này được biểu điễn trên hình 2.1

Với góc  =10 ( có nghĩa là đường kính vùng phủ sóng ứng với 700 Km) ta có các giá trị trong bảng 2.1

Hệ Ekran dùng ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Hệ Asiasat, Palapa 1 và 2 dùng cho khu vực châu ¸.

Hệ Intelsat dùng cho châu Âu, châu Mỹ và nhiều nước khu vực khác.

Trong thực tế vùng phủ sóng thường có dạng gần với hình Ellip do phụ thuộc vị trí địa lý trên mặt đất.

	
	Tần số (GHz)
	Bước sóng (m)
	Đường kính Anten phát (m)

	1
	0,7 (hệ Ekran)
	0,430
	30

	2
	2,6
	0,110
	7,7

	3
	3,7 (Asiasat)
	0,108
	7,6

	4
	4,2 (Palapa)
	0,071
	5

	5
	12 (Intelsat)
	0,025
	1,75


IV - Vị trí tối ưu trên quỹ đạo vệ tinh.

-Về lý thuyết, vệ tinh phải nằm trên quỹ đạo địa tĩnh có chiều dài ứng với khoảng cách đến tâm vùng phủ sóng. Tuy nhiên trong quá trình truyền theo quỹ đạo địa tĩnh, có thể xảy ra trường hợp ánh sáng mặt trời bị che khuất trong một thời gian nhất định (có thể hàng giờ). Cho nên phải giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng cho thiết bị trên vệ tinh, bởi vì ở đây sử dụng pin mặt trời làm nguồn năng lượng chính. Để khắc phục hiện tượng trên, Người ta thiết kế hệ tự động điều khiển vệ tinh thay đổi vị trí so với mặt trời (tốc độ một vòng/ngày đêm), nhằm hướng trực tiếp cánh pin mặt trời về phía chiếu sáng của mặt trời.  Người ta có thể đặt vệ tinh trong quỹ đạo với góc nghiêng về phía tây so với vùng phủ sóng (150-250) nhằm mục đích dịch thời gian mất chiếu sáng của mặt trời vào các giờ sáng sớm (Thời gian có thể ít chương trình truyền hình quan trọng), nhưng việc đó rất phức tạp.

- Một vấn đề khác quan trọng nữa là việc sử dụng cùng một lúc các kênh giống nhau cho nhiều vùng phủ sóng. Điều đó gây nhiễu lẫn nhau. Ngoài ra, trong một khảng thời gian ngắn có thể có hiện tượng anten phát hướng trực tiếp vào mặt trời do vậy làm tăng mức nhiễu. Còn ở phía thu không thu được tín hiệu một cách chuẩn xác. Trong trường hợp này có thể chọn vị trí giữa vệ tinh và vùng phủ sóng thích hợp, hoặc chuyển sang dùng vệ tinh dự phòng trong khoảng thời gian này.

- Việc ổn định vị trí của vệ tinh trong quỹ đạo cũng như thay đổi vị trí của nó so với trái đất bao giờ cũng rất quang trọng. Hiệu chỉnh vị trí vệ tinh có thể thực hiện theo lệnh từ trái đất. Các vệ tinh cùng công tác trong một dải tần số phải được đặt trong quỹ đạo địa tĩnh với góc chênh lệch nhau 20-30. 

- Một nguyên tắc nữa là phải đảm bảo vị trí vệ tinh so với trái đất sao cho anten máy phát luôn hướng đúng về vùng phủ sóng trên mặt đất. Có hai giải pháp để ổn định vị trí phủ sóng:

+ Điều khiển vệ tinh quay quanh trục vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo đồng thời với việc chống lại chuyển động xoay của anten (Giải pháp dùng trong vệ tinh Intelsat).

+ ổn định vị trí toàn vệ tinh trên ba trục bằng cách điều khiển từ xa (từ mặt đất) để vệ tinh quay tròn với tốc độ cao (Giải pháp trong một số vệ tinh thông tin khu vực)

Việc ổn định vệ tinh ngày nay đã được giải quyết một cách tương đối hoàn hảo, do đó trên một vệ tinh có thể lắp đặt một số anten phát sóng cho một số vùng phủ sóng khác nhau trên mặt đất (đồng thời với việc sử dụng nhiều lần một kênh sóng). Hướng toả sóng của anten có thể đảm bảo trong phạm vi chênh lệch không lớn hơn ( 0,10  

Bài 2: Đầu thu vệ tinh TVRO

I - Sơ đồ khối - chức năng các khối đầu thu TVRO tương tự.

1. Chức năng các khối.

A - Khối thu siêu cao tần tại anten

Tín hiệu siêu cao tần có dải tần fU (5,925-6,425 GHz) mang các kênh truyền hình từ trạm mặt đất trung tâm nhất định hướng lên vệ tinh. Vệ tinh thu tín hiệu này và phát lại sóng siêu cao tần có dải tần fD (3,7-4,2 GHz) xuống mặt đất theo các vùng lãnh thổ đã được phân bổ trước.

Tại trạm thu, tiếp nhận tín hiệu từ vệ tinh nào đó, nhờ Anten Parabol có định hướng, sóng siêu cao tần được tập trung vào phễu hứng sóng và được đưa vào khối siêu cao tần tại Anten. Tại đây tín hiệu được lọc thông dải, khuếch đại tạp âm thấp (LNA) và đổi tần (LNB) gọi tắt là khối LNB. Tại phễu hứng sóng, còn có một bộ phận lọc bằng Ferit dựa trên phân cực của sóng: phân cực đứng – phân cực ngang.

B -Khối thu siêu cao tần tại máy thu hình

ở lối ra LNB ta có tín hiệu trung tần 1 (IF-1) có dải tần từ 950-1750MHz, được đẫn qua cáp IF (Cáp đồng trục) tới lối vào của máy thu vệ tinh.

Tại đây tín hiệu được khuếch đại trung tần 1, được đưa đến bộ đổi tần lần hai xuống tần số trung tần 2 là 70 MHz, tín hiệu sau đó lại được khuếch đại trung tần 2 qua mạch hạn biên để đưa tới mạch tách sóng FM. Tín hiệu sau tách sóng FM được đưa qua mạch giải tạo méo chỉ còn là một kênh trong tổng số các kênh của cả băng sóng phát lên vệ tinh.

Tín hiệu sau khi tách sóng đưa ra là tín hiệu Video và Audio tiêu chuẩn (Video: 1VP-P; Audio: 0 dBm). Tín hiệu này có thể qua bộ điều chế AM để đưa đến máy thu hình.

Hệ vi xử lý thực hiện việc điều khiển máy hoạt động dựa theo lệnh từ bàn phím và chương trình định sẵn. Tín hiệu từ Vi xử lý đưa đến bộ điều khiển bộ điều khiển phân cực phễu hứng sóng và bộ điều khiển anten.

II - Thành phần của máy thu hình cá nhân TVRO.

1-Anten thu: 

* Những đặc điểm của anten thu phát vệ tinh.

Kỹ thuật thông tin vệ tinh sử dụng các băng tần số từ 620 MHz - 86 GHz. Đây là các băng sóng cực ngắn (sóng centimet và milimet), hay còn gọi là sóng siêu cao tần.

Các băng sóng dùng trong thông tin vệ tinh gọi là sóng “xuyên suốt- hay là trong suốt”, có nghĩa là khí quyển gần như trong suốt. Tần số cao tần của tín hiệu lớn hơn tần số tới hạn của tầng ion rất nhiều, nên sóng có thể xuyên qua và không phản xạ.

Nhưng trong thực tế thì khí quyển chỉ trong suốt đối với các băng tần từ 1-10GHz. Ngoài giới hạn này, khí quyển thay đổi liên tục theo thời gian. ảnh hưởng của bức xạ mặt trời và mưa rất lớn, gây tổn hao, gây tán xạ, phản xạ, khúc xạ sóng, thay đổi phân cự sóng...

* Anten Parabol. 

Hiện nay một vấn đề nan giải nhất trong thiết kế các thiết bị thu phát trên vệ tinh là trọng lượng và năng lượng tiêu thụ của chúng. Vì vậy không thể tăng công suất của máy phát theo ý muốn. Các máy phát trên vệ tinh hiện nay có công suất từ 10W-250W. Vì vậy dưới mặt đất phải sử dụng anten Parabol có đường kính D lớn tức độ tăng ích cao, với máy thu có độ nhạy cao. Anten hình Parabol là thích hợp nhất để thu và phát các tín hiệu siêu cao tần công suất yếu với cự ly xa, vì anten parabol có độ hướng tính cao.

* Đặc tính của anten.

- Tỷ số F/D là 1 đặc tính rất quan trọng. Trong thực tế F/D nằm trong khoảng (0,25 – 0,6) (F: tiêu cự của anten, D: đường kính của anten)

- Độ tăng ích của anten (hệ số khuếch đại) của anten

* Với dải tần 0,7-2,5 GHz người ta hay sử dụng Anten xoắn hoặc Anten YAGI. Với dải tần cao (12 GHz) có thể sử dụng nhiều Anten như Anten gương Parabol đường kính 0,75-1,2 m.

- Anten được đặt trên bệ với bộ phân điều chỉnh hướng về phía vệ tinh với độ chính xác 0,10 (Thường dùng Anten điều khiển từ xa).

- Anten thu ở dải (3,7-4,2 GHz) có đường kính chảo khoảng 3m.

- Anten thu tập thể có kích thước lớn hơn và cấu tạo phức tạp hơn Anten thu cá nhân.

2- Mạch tiền khuếch đại và dịch tần: 

Mạch tiền khuếch đại và dịch tần nhiễu thấp (LNA và LNB) tuy được thiết kế chung một khối, nhưng có thể phân biệt thành hai thành phần: mạch tiền khuếch đại tạp âm thấp LNA và mạch dịch tần số nhiễu thấp LNB (Low Noise Blockdownconverter) bao gồm mạch ngoại sai, mạch trộn tần. Toàn bộ mạch LNA và LNB được thiết kế chung một khối và đặt sát ngay Anten. Tín hiệu đầu ra là tín hiệu FM với tần số khoảng 950-1750MHz. Tín hiệu này được dẫn bằng cáp đến khối thu vệ tinh.

3- Khối thu vệ tinh.

- Khối thu vệ tinh có chức năng biến đổi loại điều chế FM thành AM cho thích hợp với máy thu thông dụng. Khối thu vệ tinh được thiết kế chung trong một hộp như máy ghi hình VHS. Tại đây có thể điều chỉnh việc chọn kênh vệ tinh, điều chỉnh góc phương vị, điều chỉnh phân cực của anten.

- Mạch trộn tần có băng tần rộng, nó cho phép thu tất cả các kênh phát nằm trong toàn bộ băng tần trên tiện cho việc thu cá nhân.

- Mạch dao động dùng thạch anh với bộ nhân tần hoặc tự dao động.

- Có hai phương án thiết kế mạch mạch thu siêu cao tần là một lần dịch tần và hai lần dịch tần.

+ Mạch KTSCT một lần dịch tần sẽ đơn giản hơn, nhưng khó chọn giá trị trung tần. Do suy hao tín hiệu gương nên tần số trung tần phải có giá trị lớn nhất. Nếu để cho đơn giản và giá thành thực hiện mạch KTSCT rẻ cũng như đảm bảo được các điều kiện làm việc của mạch tách sóng FM thì tần số trung tần phải nhỏ. Do vậy thực tế người ta thường dùng mạch dịch tần hai lần.

+ Nếu tạo dao động không dùng thạch anh, ta có thể tinh chỉnh mạch dao động (Điều chỉnh tần số dao động) để chọn kênh tín hiệu cần thu. Ngược lại nếu dùng thạch anh thì toàn bộ băng tần được chuyển tiếp để chọn kênh cần thu và việc chọn kênh được thực hiện nhờ chuyển mạch trong máy thu hình.

+ Tín hiệu từ đầu ra mạch trộn tần lần thứ 2 sau khi khuếch đại và hạn biên được đưa đến mạch tách sóng FM rồi đến mạch giải tạo méo, điều chế AM. Tín hiệu nhận được là tín hiệu truyền hình cao tần (băng VII, IV).

III- Sơ đồ khối - chức năng các khối đầu thu TVRO số.


A - Khối thu siêu cao tần tại anten

Tín hiệu siêu cao tần có dải tần fU mang các kênh truyền hình từ trạm mặt đất trung tâm nhất định hướng lên vệ tinh. Vệ tinh thu tín hiệu này và phát lại sóng siêu cao tần có dải tần fD (11,7-12,5 GHz) xuống mặt đất theo các vùng lãnh thổ đã được phân bổ trước.

Tại trạm thu, tiếp nhận tín hiệu từ vệ tinh nào đó, nhờ Anten Parabol có định hướng, sóng siêu cao tần được tập trung vào phễu hứng sóng và được đưa vào khối siêu cao tần tại Anten. Tại đây tín hiệu được lọc thông dải, khuếch đại tạp âm thấp (LNA) và đổi tần (LNB) gọi tắt là khối LNB. Tại phễu hứng sóng, còn có một bộ phận lọc bằng Ferit dựa trên phân cực của sóng: phân cực đứng – phân cực ngang.

B -Khối thu siêu cao tần tại máy thu hình

ở lối ra LNB ta có tín hiệu trung tần 1 (IF-1) có dải tần từ 950 - 2150 MHz, được đẫn qua cáp IF (Cáp đồng trục) tới lối vào của máy thu vệ tinh.

Tại đây tín hiệu được khuếch đại trung tần 1, được đưa đến bộ đổi tần lần hai xuống tần số trung tần 2 là 140 MHz, tín hiệu sau đó lại được khuếch đại trung tần 2 qua mạch giải điều chế số PSK. Tín hiệu giải điều chế PSK là tín hiệu số được đưa qua mạch giải xáo trộn và giải mã mật sau đó tín hiệu được đưa qua mạch giải mã trống lỗi.

Tín hiệu sau khi được sửa lỗi đưa đến khối tách kênh và giải mã MPEG-2 đưa ra là tín hiệu Video và Audio số và đưa qua giao diện số. Một đường tín hiệu được đưa qua bộ biến đổi D/A để tạo thành tín hiệu Video và Audio tương tự tiêu chuẩn (Video: 1VP-P; Audio: 0 dBm). Tín hiệu này có thể qua bộ điều chế AM để đưa đến máy thu hình.

Hệ vi xử lý thực hiện việc điều khiển máy hoạt động dựa theo lệnh từ bàn phím và chương trình định sẵn. Tín hiệu từ Vi xử lý đưa đến bộ điều khiển bộ điều khiển phân cực phễu hứng sóng và bộ điều khiển anten. Ngoài ra hệ vi xử lý có giao diện giao tiếp với máy tính để lập trình điều khiển từ máy tính và thực hiện truyền dữ liệu phụ diều khiển, có card thông minh để giải mã chương trình.

IV- tính toán Lắp đặt sử dụng đầu thu vệ tinh TVRO

Tính toán lắp đặt đầu thu vệ tinh.

A. Góc ngẩng

- Góc ngẩng (() là góc được tạo bởi búp sóng chính của Anten tới vệ tinh và đường chân trời (mặt phẳng tiếp tuyến của mặt đất tại điểm đặt anten).

Vị trí của vệ tinh được xác định qua góc KS​ , chiều cao h=35786 Km và độ lớn của góc VE (hình a,b). Ta có thể tính toán góc ngẩng của anten thu vệ tinh theo góc kinh độ của vệ tinh (KS) và trạm mặt đất (KE), vĩ độ của trạm mặt đất (VE).

Theo hình vẽ 2.3 c. áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ta có

Tg[900-(( + ()]=Rsin(()/[R+h-Rcos (()]

Tg(( ) = [Cos(()- R/(R+h)]/Sin(()

Thay R và h và công thức trên ta có.

( = Arctg[(Cos( - 0,151269)/Sin(]


Với ( = Arccos[Cos(VE).Cos(KE-KS)]


Khoảng cách giữa anten vệ tinh và anten mặt đất là:

áp dụng công thức định lý hàm số Cosin trong tam giác SEO
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* Điều kiện (giới hạn) thu tín hiệu từ vệ tinh.


Chúng ta sẽ tính góc giới hạn đông và tây của cung quỹ đạo địa tĩnh khi nhìn từ một điểm bất kỳ trên mặt đất. Góc ngẩng (góc nâng) nhỏ nhất của anten trạm mặt đất là 00, khi đó vệ tinh nằm trên tiếp tuyến của mặt đất. Nếu góc ngẩng lớn hơn 00 thì đường thẳng trên ngắn hơn Hình vẽ 2.4  

( = (MAX Khi (=00 Vậy từ công thức tinh góc ngẩng anten trạm mặt đất ta có ( = Arccos[R/(R+h)] = Arccos(6378/42164)=81,30
Vậy trạm mặt đất có thể nhìn thấy vệ tinh với cung quỹ đạo địa tĩnh ( 81,30 theo kinh tuyến trạm mặt đất.

* Giới hạn góc ngẩng anten.

Trong thực tế để tránh ảnh hưởng của tạp âm từ mặt đất thì góc ngẩn nhỏ nhất thường ( 50.( ( 5 thì tạp âm mặt đất tác động vào làm tạp âm của Anten lớn hơn mức cho phép.

· Trễ truyền sóng lớn nhất là 
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B. Góc phương vị: 

Góc phương vị của Anten trạm mặt đất là góc được tạo bởi phương bắc của trái đất  và hướng vệ tinh tính theo chiều quay kim đồng hồ.

(=Arctg[tg(KE-KS)/SinVE]

* Nếu trạm mặt đất ở bán cầu bắc (phía trên đường xích đạo)

a. A=1800+ (
(VE>0, KE-KS < 0)

b. A=1800- (
(VE>0, KE-KS > 0)

* Nếu trạm mặt đất ở bán cầu nam (phía đưới đường xích đạo)

c. A= (

(VE<0, KE-KS <0)

d. A=3600- (
(VE<0, KE-KS >0)


C. Góc trục cực, góc bù.

Để bắt được các quả vệ tinh khác nhau trên quỹ đạo địa tĩnh thì anten trạm mặt đất phải xoay theo một trục cố định gọi là trục cực. Góc trục cực là góc được tạo bởi trục cực của anten trạm mặt đất và đường chân trời (tiếp tuyến của mặt đất tại điểm đặt anten)

V - Lắp đặt sử dụng đầu thu vệ tinh TVRO-SR4500.

1 - Chức năng điều khiển định vị:

 Anten Parabol nhờ có bộ phận điều khiển (Bằng tay hoặc Môtơ) có thể thay đổi được góc phương vị (AZIMUTH: AZ) và góc ngẩng (ELEVATION: EL) của Anten để thu được các vệ tinh có toạ độ khác nhau.

Hiện nay, tất cả các Đài PSQG đều được lắp đặt loại cơ cấu điều khiển đồng bộ. Để thay đổi thật nhanh hướng anten góc phương vị và góc ngẩng khi quay anten quanh trục cực búp hướng anten sẽ trùng với quỹ đạo của các vệ tinh địa tĩnh. Nếu góc trục cực đúng bằng vĩ độ của điểm đặt anten thu vệ tinh thì anten sẽ hướng theo mặt phẳng song song với mặt phẳng xích đạo. Vì vậy, để búp sóng anten trùng với quỹ đạo của vệ tinh ta cần đặt góc bù cho đúng.

2. Phương pháp lắp đặt điều chỉnh.

Mục đích của kế hoạch trức khi lắp đặt là phân loại những phụ kiện của hệ thống thu, nhận dạng chúng và chuẩn bị lắp đặt những phần đặc biệt của hệ thống và thứ rtự của chúng. Có 3 vấn đề trong lắp đặt:

+ Hệ thống anten.

+ Cáp IF.

+ Lắp đặt máy thu.

A. Hệ thống anten.

Bước 1: Tìm vị trí lắp đặt Anten:

+ Không có vật cản giữa anten và hướng vệ tinh, ví dụ như cây, nhà cửa,... Đặc biệt là những vật bằng kim loại.

+ Gần vị trí đặt máy thu, thông thường khoảng cách cho phép là 25 – 30 m.. càng gần càng tốt.

+ Vị trí anten phải thoả mãn điều kiện bảo vệ bảo, dưỡng thuận lợi.

Bước 2: Đặt cột đỡ Anten

- Trình tự lắp đặt anten:

+ Lắp ráp cơ khí theo bảng hươpngs dẫn cơ hí anten kèm theo

Hiện nay để thu các chương trình truyền hình từ vệ tinh địa tĩnh người ta thường sử dụng các anten có  cấu trức quay theo một trục (Polar Mount type). 

+ Xác định vị trí của vệ tinh: Xác định góc ngẩng, góc phưong vị, góc lệch trục cực. Để tính toán chính xác các đại lượng đặc trưng nói trên của anten, người ta phải lấy chuẩn mặt phẳng thẳng đứng theo đúng hướng bắc, Nam. Vì vậy bước này chúng ta phải dựng chính xác cột đỡ anten theo phương thẳng đứng và xác định chính xác hướng Bắc-Nam.

+ Có thể kiểm tra độ thẳng đứng của cột bằng máy đo góc (Inolinometer), hoặc bằng nivô thợ mộc tại 3, 4 mặt cắt điểm xung quanh cột. Cũng yêu cầu ngặt ngèo đối với mặt cắt phía trên của cột đỡ, nơi đặt anten thu: mặt cắt cũng phải thật bằng và vuông góc với cột.

+ Xác định phương bắc thực của hướng Bắc – Nam.

Thông thường trên bản đồ người ta đã cho biết cách xác định phương bắc thực nhờ các đường cong bù cho các kinh độ địa lý. Trên thực địa có thể xác định phường bắc thực bằng sao bắc cực hoặc dùng ddiaj bàn có tính dẵn độ từ khuynh.

Mặt phẳng tạo thành bởi cột đỡ anten vào hướng Bắc – Nam sẽ là mặt phẳng chuẩn hay còn gọi là mặt phẳng kinh tuyến của điểm đặt anten. Anten sẽ được lắp vào cột đỡ và được điều chỉnh sao cho trục cực của cơ cấu quay anten trùng với trục của bộ phản xạ anten và nằm trên mặt phẳng kinh tuyến. Bề mặt của anten hướng về phía Nam.

Bước 3: Xác định góc ngẩng và góc phương vị.

Các góc ngẩng và góc phương vị (Hình 2.5) đặc trưng cho vị trí của tia anten thu hướng vệ tinh. Chúng được tính theo các toạ độ địa lý của điểm thu và theo vị trí quỹ đạo của anten.

Ví dụ biểu đồ dưới đây cho kết quả tính đối với địa điểm Hà Nội (Vĩ độ 21,020 bắc, Kinh độ 105,50 Đông)

	Tên vệ tinh
	Góc phương vị
	Góc ngẩng
	Ghi chú

	Palapa
	160,70
	64,00
	Indonesia

	Chinasat 2
	168,50
	64,90
	Trung quốc

	Palapa B1
	174,00
	65,20
	Indonesia

	Measat 1
	213,80
	58,50
	Malaixia

	Thaicom
	234,60
	51,00
	Thái Lan


Bước 4: Điều chỉnh Anten

Điều chỉnh cho anten quét theo cung địa tĩnh của các vệt tinh chỉ dơn giản là việc điều chỉnh 2 nửa vòng tròn trên hình 2.6. Một nửa vòng tròn của các vệ tinh, còn nửa kia là đường quét của trục cực
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Hình 1.1 -  Cấu trúc chung hệ thống thông tin vệ tinh
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Hình 1.2: Sơ đồ khối trạm mặt đất thu phát tín hiệu truyền hình vệ tinh
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Hình 1.3: Sơ đồ quá trình sử lý tín hiệu hệ NTSC
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Hình 1.4: Sơ đồ quá trình sử lý tín hiệu hệ PAL
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Hình 1.5: Quỹ đạo vệ tinh
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Hình 1.7 Cấu hình vệ tinh thông tin
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Hình 1.8: Bộ phát đáp vệ tinh
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Hình 1.9: Máy thu băng rộng (Receiver)
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Điều khiển Anten





Hình 1.10: Sơ đồ khối máy phát hình lên vệ tinh (Phát tín hiệu tương tự)
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Hình 1.12: Sơ đồ Mạch điều chế 
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Hình 1.13: Sơ đồ bộ đổi tần





Hình 1.14: Sơ đồ máy phát hình số lên vệ tinh
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Hình 1.15a: 2-PSK (BPSK)
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Hình 1.15b: Sơ đồ pha 2-PSK
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Hình 1.16a: 4-PSK (QPSK)
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Hình 1.16b: Sơ đồ pha 4-PSK
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Hình 1.17: PSK nhiều 
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Hình 2.2 Sơ đồ khối hệ thống thu tín hiệu TV trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
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Hình 2.1 Sự phụ thuộc giữa D, ( và độ tăng ích của anten trong giải 12 GHz
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Hình 2.3 Sơ đồ khối hệ thống thu tín hiệu TV trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
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Hình 2.3  Xác định vị trí vệ tinh
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Hình 2.4   Minh hoạ giới hạn nhìn thấy
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Hình 2.6  ảnh hưởng của góc ngẩng và trục cực, góc bù
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